      Tổng công ty sông đà            Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Công ty cổ phần sông đà 5
    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                  


        Sè:        /NQ-S§5-§H§C§
                   Sơn La, ngày 09 tháng 4 năm 2010
 Nghị quyết

 đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;

- Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5;

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Sông Đà 5 ngày 09/4/2010.
Quyết nghị:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Sông Đà 5 thống nhất biểu quyết thông qua 100% các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2009
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2009 

3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2009, kế hoạch SXKD năm 2010, phương án phân chia lợi  nhuận và chia cổ tức năm 2010
a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009
- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh



:  1.129,0 tỷ đồng

- Doanh thu






:  1.180,5 tỷ đồng

- Khấu hao Tài sản cố định




:     149,2 tỷ đồng 

- Lợi nhuận trước thuế





:       68,3 tỷ đồng

- Thu nhập bình quân





:  4.640.000,®/ng­êi/th¸ng

- Vốn điều lệ






:       90,0 tỷ đồng

b. Phân phối lợi nhuận năm 2009
- Lợi nhuận trước thuế năm 2009



: 68.321.327.124,đồng


Trong đó: 
+ LN chịu thuế TNDN


: 66.693.407.124,đồng




+ Lợi nhuận không chịu thuế TNDN
:   1.627.920.000,đồng

- Lợi nhuận tính thuế TNDN




: 66.693.407.124,đồng

- Lợi nhuận được ưu đãi thuế TNDN


: 66.693.407.124,đồng

- Thuế thu nhập doanh nghiệp (10%)


:   6.669.340.712,đồng

- Thuế TNDN (10%) được miễn, bổ sung quỹ ĐTPT
:   6.669.340.712,đồng

- Lợi nhuận sau thuế và phương án phân phối

: 61.651.986.412,đồng

Trong đó:


+ Trích quỹ dự phòng tài chính (10%)


:   6.165.198.641,đồng


+ Trích quỹ đầu tư phát triển



: 26.389.430.216,đồng

+ Trích quỹ dự trữ bổ sung VĐL 5% LNST

:   3.082.599.321,đồng

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (13%)

:   8.014.758.234,đồng


+ Chia cổ tức (20% trên vốn điều lệ)


: 18.000.000.000,đồng

c. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 
	TT
	Chỉ tiêu
	§VT
	Giá trị
	Ghi chú

	1
	Tổng giá trị SXKD
	109đ
	1.050
	

	2
	Doanh thu
	109đ
	1.086
	

	3
	Nộp nhà nước
	109đ
	65,9
	

	4
	Lợi nhuận
	109đ
	71,1
	

	
	- Tỷ suất lợi nhuận/VĐL
	%
	79,0
	

	
	- Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu
	%
	6,5
	

	5
	Cổ tức
	%
	20
	

	6
	Khối lượng chủ yếu
	
	
	

	
	- Đổ Bê tông CVC
	M3
	308.933
	

	
	- GCLD Cốt thép
	TÊn
	3.253
	

	
	- Sản xuất đá dăm các loại
	M3
	365.000
	

	
	- Sản xuất cát nhân tạo
	M3
	132.000
	

	
	- Sản xuất vữa bê tông CVC
	M3
	305.907
	

	
	- Sản xuất vữa bê tông RCC
	M3
	760.000
	


4. Kế hoạch đầu tư năm 2010



:  142,2 tỷ đồng
Trong đó:

· Đầu tư nâng cao năng lực thi công

: 52,2 tỷ đồng

· Đầu tư tài chính vào Công ty con

: 90,0 tỷ đồng

Nguồn huy động: Tín dụng và các nguồn khác
5. Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội – CPA Hà Nội
6. Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2009; phương án trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2010:
6.1 Mức chi trả năm 2009




: 937.758.818 đồng

- Hội đồng quản trị





: 773.758.818 đồng


- Ban kiểm soát





: 132.000.000 đồng


- Thư ký Công ty





:   32.000.000 đồng

6.2 Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2010:

	TT
	Chức vụ
	Số người
	Mức thù lao 1 người/tháng
	Tổng mức chi năm 2009

	I
	Hội đồng quản trị
	5
	65.000.000
	504.000.000

	1
	Chủ tịch
	1
	10.000.000
	120.000.000

	2
	ủy viên
	4
	8.000.000
	384.000.000

	II
	Ban kiểm soát
	3
	11.000.000
	216.000.000

	1
	Trưởng ban
	1
	8.000.000
	96.000.000

	2
	Thành viên
	2
	5.000.000
	120.000.000

	III
	Thư ký Công ty
	1
	6.000.000
	72.000.000

	
	Tổng cộng
	9
	
	792.000.000


7. Báo cáo của HĐQT về thay đổi điều lệ và nhân sự thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông:

7.1 Kết quả thực hiện: 

- Báo cáo Kết quả thực hiện việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2009 ngày 24/4/2009;

- Báo cáo việc thực hiện bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT như sau: bầu bổ sung ông Phạm Xuân Tiêng và ông Trần Văn Huyên để thay cho ông Nguyễn Xuân Chuẩn, nghỉ hưu và ông Vũ Trung Trực xin rút khỏi thành viên HĐQT.

- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc bầu ông Lê Văn Sinh vào Ban kiểm soát thay thế cho ông Nguyễn Mạnh Tiến chuyển công tác khỏi TCT Sông Đà.

7.2 Kế hoạch nhân sự và sửa đổi điều lệ 2010:

* Điều lệ tổ chức và hoạt động:

- Sửa đổi điểm a, khoản 1, điều 5: vốn điều lệ của Công ty là 90.000.000.000 (Chín mươi tỷ) đồng.

- Sửa đổi điểm b, khoản 1, điều 5: Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 9.000.000 (Chín triệu) cổ phần, mỗi cổ phần mệnh giá 10.000 (mười nghìn) đồng và phát hành theo cơ cấu sau:

+ Cổ phần do Tổng Công ty Sông Đà sở hữu 52,93% là 4.764.400 cổ phần, tương ứng với 47.644.000.000 (bốn mươi bẩy tỷ, sáu trăm bốn mươi bốn triệu) đồng.

+ Cổ phần do người lao động trong Công ty và cổ đông khác sở hữu 47,07% là 4.235.600 cổ phần, tương ứng với 42.356.000.000 (bốn mươi hai tỷ, ba trăm năm mươi sáu triệu) đồng.

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty phù hợp với hoạt động của Tập đoàn xây dung và công nghiệp Việt Nam và quy định của nhà nước. 

8. Báo cáo về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn lần 2 của Công ty từ 60,94 tỷ đồng lên 90 tỷ đồng
9. Kết qủa bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 – 2015:
9.1 Kết quả bầu thành viên HĐQT
- Ông Vũ Khắc Tiệp



- Ông Phạm Xuân Tiêng


- Ông Trần Văn Huyên


- Ông Đỗ Quang Lợi


- Ông Nguyễn Mạnh Toàn

* Phê duyệt kết quả HĐQT bầu ông Vũ Khắc Tiệp giữ chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty. Phê duyệt kết quả HĐQT bổ nhiệm ông Trần Văn Huyên giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty. 

9.2 Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:


- Ông Lê Văn Sinh


- Ông Bà Đỗ Thị Hường


- Ông Lê Ngọc Minh


* Phê duyệt đề cử của cổ đông Sông Đà, bổ nhiệm ông Lê Văn Sinh giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty.
10. Đại hội uỷ quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung sau

- Phê duyệt các dự án đầu tư năm 2010.

- Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy định của Công ty đại chúng theo luật doanh nghiệp, luật chứng khoán và Tập đoàn xây dựng công nghiệp Việt Nam.
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập được Uỷ ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán các tổ chức niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 5 giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3:  Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 4 năm 2010, các cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 5 theo nghĩa vụ và quyền hạn có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.
	Nơi nhận:

· Đại hội đồng cổ đông;

· UBCKNN;

· Sở GDCK Hà Nội;

· H§QT, BKS;

· Tổng giám đốc Công ty;
· Website Công ty;
· Lưu HĐQT.


	T/M Đại Hội đồng cổ đông

Chủ toạ
Vũ Khắc Tiệp


Thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2009 bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 112/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/10/2009 về việc tăng vốn điều lệ của Công ty từ 60,94 tỷ đồng lên 90 tỷ đồng bằng hình thức chào bán riêng lẻ 2.906.000 cổ phiếu, với kết quả thực hiện như sau:

+ Vốn điều lệ trước khi phát hành

:   60.940.000.000,đồng

+ Vốn điều lệ dự kiến phát hành

:   29.060.000.000,đồng

+ Vốn điều lệ sau khi tăng thêm

:   90.000.000.000,đồng

+ Hình thức phát hành



: Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 NĐT
+ Thời điểm phát hành


: Quý IV năm 2009 và quý I năm 2010

+ Tổng số cổ phiếu đã phân phối

: 2.906.000 cổ phiếu

+ Giá chào bán thành công


: 50.500 đồng/cổ phiếu
+ Tổng số tiền thu được


: 146.753.000.000 đồng

+ Tổng chi phí của đợt chào bán

:        550.259.000 đồng

+ Tổng thu ròng từ đợt chào bán

: 146.202.741.000 đồng   
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